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Giới thiệu một số khái niệm về  
phát triển chuyên môn,  
theo dõi - đánh giá giáo viên và dự giờ lên lớp 
 
Trần Huy Phương, M.Ed- Giảng viên Khoa tiếng Anh, ĐHNN 

 

"Mọi tổ chức muốn thành công đều phải biết học hỏi. Việc phát 
triển nhân lực thực chất là phương cách để bảo đảm rằng mọi người 
đều học tập và phát triển, tổ chức lớn mạnh và ứng phó được với 
môi trường luôn thay đổi. Thậm chí ngay cả khi có người định bỏ 
qua những cơ hội phát triển chuyên môn và phát triển cá nhân mà 
chủ trương phát triển nhân lực đem lại cho họ, họ cũng vẫn cần 
phải được thông báo về những cơ hội đó. Đối với công tác quản lý, 
vấn đề khó khăn có thể xuất phát từ việc làm cách nào để mọi người 
hiểu được những cơ hội này, làm cách nào để động viên, khuyến 
khích mọi người hưởng ứng cũng như làm cách nào để bảo đảm 
chắc chắn khả năng ứng dụng những kiến thức được học trong nhà 
trường." 

"... [M]ọi người - dù là Hiệu trưởng, Trưởng phòng đào tạo hay 
giáo viên hoặc cán bộ hành chính [trong nhà trường] - đều phải 
nhận thức được một trách nhiệm chung là bồi dưỡng và phát triển 
mọi đối tượng cán bộ giáo viên trong nhà trường." 

"... [N]gười làm công tác quản lý cần duy trì và phát triển các 
nguồn lực, và một trong những nguồn lực chính, cũng đồng thời là 
chi phí chính, trong mọi cơ sở đào tạo chính là đội ngũ cán bộ giáo 
viên. Và vì vậy nảy sinh nhu cầu phát triển nhân lực thông qua đào 
tạo." 

Ron White và cộng sự. 1991. 
Quản lý trong giảng dạy tiếng Anh.

 

Giống như mọi hình thức tổ chức khác, các đơn vị giảng dạy tiếng Anh (cũng như 

bất kỳ ngoại ngữ nào khác) cần quan tâm đặc biệt tới việc phát triển đội ngũ cán bộ 

giáo viên bởi đó chính là phương cách để tạo dựng và duy trì một “văn hoá” học hỏi 

trong đó mọi người đều biết học hỏi và phát triển, để từ đó đơn vị mình có khả năng 

phát triển và thích ứng với môi trường bên ngoài luôn thay đổi. Hay nói cách khác, 

một yếu tố tối quan trọng đối với các đơn vị giảng dạy tiếng Anh là phải biết đầu tư 

vào đào tạo nếu thực sự mong muốn gặt hái thành công. Và cũng thật rõ ràng rằng 
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cán bộ giáo viên của mỗi đơn vị cần được bồi dưỡng, đào tạo và phát triển dưới 

nhiều hình thức để vươn lên.  

Vậy một câu hỏi đặt ra là: “Làm thế nào để biết được chính xác nhu cầu đào tạo 

của mỗi đơn vị?” Để tìm lời giải cho câu hỏi này, một trong những biện pháp hữu 

hiệu mà những người làm công tác quản lý ở mỗi đơn vị có thể áp dụng là theo dõi 

và đánh giá các hoạt động của đội ngũ cán bộ nhân viên của đơn vị mình. ở các 

đơn vị giảng dạy tiếng Anh, điều này làm nảy sinh nhu cầu cần phải dự giờ lên lớp 

của giáo viên bởi ở đây, giáo viên chính là bộ phận nòng cốt trong đơn vị. 

Điều 14, Luật giáo dục do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam 

thông qua ngày 2 tháng 12 năm 1998 cũng đã nêu rõ: 

"Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng 
giáo dục. 

Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho 
người học. 

Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo; có chính sách 
bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo 
thực hiện nhiệm vụ của mình; giữ gìn và phát huy truyền thống quý 
trọng nhà giáo, tôn vinh nghề dạy học." 

Điều 14. Vai trò của nhà giáo 
Luật giáo dục nước CHXHCN Việt Nam 

 
Trong khuôn khổ báo cáo nhỏ này, tôi xin giới thiệu và trình bày sơ lược ba vấn đề 

đã nêu trên là (1) vấn đề đào tạo, (2) theo dõi - đánh giá hoạt động giảng dạy và (3) 

vấn đề dự giờ lên lớp của giáo viên. Trong phần một, tôi xin trình bày một số khái 

niệm có liên quan tới các vấn đề đang bàn được áp dụng phổ biến ở các nước trên 

thế giới; sau đó, tôi sẽ trình bày hai khảo sát thực nghiệm mà tôi đã tiến hành tại hai 

cơ sở dạy tiếng Anh ở TP Sydney, Australia với hy vọng đem đến cho công tác đào 

tạo ở Khoa tiếng Anh cũng như trường ta một vài kinh nghiệm ở nước bạn 

Australia. Cuối cùng, tôi sẽ có một vài ý kiến đóng góp về các vấn đề đang bàn 

trong hoàn cảnh cụ thể ở khoa ta và trường ta. 
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1. Một số khái niệm cơ bản 
 
Trong phần này tôi xin tập trung trình bày những khái niệm mà Ron White và cộng 

sự (1991) đã nêu ra trước vấn đề phát triển chuyên môn cho cán bộ, giáo viên xét 

trên bình diện công tác đào tạo và nhu cầu theo dõi - đánh giá công tác giảng dạy. 

Phần này cũng trình bày vấn đề dự giờ lên lớp của giáo viên mà Richard R. Day 

(1990) đã đề cập.  

Ron White và cộng sự (1991) đã trình bày một cách rõ ràng và sinh động vấn đề 

phát triển nhân lực và các vấn đề có liên quan trong công trình của mình. Họ đã chỉ 

ra rằng tất cả mọi người - từ Hiệu trưởng, Trưởng phòng đào tạo, giáo viên và cán 

bộ hành chính - đều phải có trách nhiệm chung đối với công tác bồi dưỡng và phát 

triển cho mọi thành viên trong đơn vị của mình. Điều này đòi hỏi những nỗ lực lớn 

trong việc tạo dựng các cơ hội đào tạo để tạo điều kiện cho mọi cá nhân trong đơn 

vị phát triển các kỹ năng, năng lực mới, đồng thời phải nỗ lực trong việc thúc đẩy 

toàn đơn vị hưởng ứng tích cực trước những cơ hội đã được tạo dựng. Rõ ràng rằng, 

trong mỗi đơn vị bao giờ cũng tồn tại nhiều nhu cầu về đào tạo, trong đó có những 

như cầu xuất phát từ việc tuyển dụng cán bộ giáo viên mới từ các nguồn bên ngoài 

đơn vị, cán bộ, giáo viên được điều động nhận nhiệm vụ mới, hoặc được đề bạt vào 

những chức vụ mới, nhu cầu đào tạo liên tục, thường xuyên cho cán bộ giáo viên 

hiện tại và nhu cầu đào tạo cho các cán bộ giáo viên có khả năng phải đối phó với 

những thay đổi trong môi trường làm việc của đơn vị. 

Khi mới được tuyển dụng vào làm việc tại một đơn vị, cán bộ, giáo viên mới cần 

được hướng dẫn làm quen với công việc và môi trường làm việc mới, tức là phải 

được tập sự. Ngoài các hình thức tập sự chính qui ra, nhiều đơn vị giáo dục còn áp 

dụng một giai đoạn gọi là giai đoạn thử việc. Trong giai đoạn này người cán bộ hoặc 

giáo viên mới được một cán bộ hoặc giáo viên có kinh nghiệm kèm cặp, hướng dẫn. 

Như Ron White và cộng sự đã chỉ rõ, không những cần phải quan tâm tới đội ngũ 

giáo viên giảng dạy mà còn phải quan tâm tới cả các cán bộ làm các công tác khác 

vì kỹ năng tay nghề và hiểu biết của những cán bộ này đóng vai trò quan trọng 
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trong hoạt động của đơn vị. Tuy nhiên, với cương vị là giáo viên tham gia công 

tác giảng dạy tại cấp khoa, tôi xin giới hạn những phân tích của mình ở đối 

tượng trực tiếp tham gia giảng dạy, tức là giáo viên và sau đây sẽ trình bày các 

vấn đề có liên quan trong phạm vi đối tượng giáo viên. 

Để xác định nhu cầu đào tạo cho giáo viên mới tuyển dụng cần phải dựa vào các 

kênh thông tin khác nhau trong đó có các nhu cầu xuất phát từ yêu cầu công việc và 

nhu cầu đặc thù của mỗi cá nhân mới được tuyển dụng. Hai kênh thông tin này 

cũng có thể được sử dụng để thiết kế một chương trình đào tạo cho giáo viên nhận 

nhiệm vụ mới giao. Ron White và cộng sự cho rằng bảng qui định nhiệm vụ cụ thể 

có thể được sử dụng làm thông tin cơ sở cho việc xây dựng khung chương trình đào 

tạo cho từng vị trí công việc trong đơn vị. Ngoài ra, việc xây dụng chương trình đào 

tạo cho giáo viên nhận nhiệm vụ mới giao có thể được tiến hành kết hợp với sự tư 

vấn của người tiền nhiệm vừa chuyển đi nơi khác bởi vì đây chính là người thông 

thạo mọi “ngóc ngách” của công việc đó. Khung chương trình đào tạo này giúp cho 

người làm công tác quản lý bảo đảm được rằng công tác đào tạo phải đi đôi, phù 

hợp với yêu cầu công tác và nhu cầu của cá nhân từng giáo viên. 

Sau khi đã xác định chính xác nhu cầu đào tạo thiết thực để đi đến thiết kế, xây 

dựng khung chương trình và chương trình đào tạo phù hợp cho hai đối tượng cần 

đào tạo nêu trên (mới tuyển dụng và mới nhận nhiệm vụ mới), có thể dần dần từng 

bước (không nhất thiết phải theo trình tự hoặc đầy đủ tất cả mọi hình thức) triển 

khai đào tạo cho các đối tượng này qua các hình thức có hiệu quả nhất thông qua 

quá trình thử việc dưới sự hướng dẫn kèm cặp của các giáo viên có kinh nghiệm, 

đào tạo tại chức (vừa giảng dạy vừa bồi dưỡng ngay tại đơn vị) hoặc cử đối tượng cần 

đào tạo đi học tại các cơ sở đào tạo bên ngoài trường ở trong nước cũng như nước 

ngoài. Hình 1 tóm tắt nội dung vừa nêu. 

Đối với các giáo viên hiện tại của đơn vị cũng như các đối tượng đang có khả 

năng phải thay đổi nhiệm vụ, thuyên chuyển sang làm các nhiệm vụ mới, Ron 

White và cộng sự đã chỉ ra rằng cách tìm hiểu và xác định nhu cầu đào tạo tốt nhất 

là thông qua chính bản thân đối tượng giáo viên đang trong diện xem xét. 
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Nhiệm vụ mới giao Qui định nhiệm vụ cụ thể
(cho người mới tuyển dụng) 

Thảo luận với trưởng đơn vị, người 
nhận nhiệm vụ và các phòng ban 

khác 

 
Khung chương trình 

đào tạo 
(Toàn diện hoặc phát sinh) 

Tập sự 

Thời gian thử việc/  
thử thách 

Đào tạo tại chức tại chỗ 

Các khoá học bên ngoài đ.vị 
(trong và ngoài nước) 

Hình 1: Sơ đồ xây dựng chương trình và tiến hành đào tạo cho đối tượng mới

 

Ngoài ra, một kênh thông tin quan trọng khác giúp xác định đúng nhu cầu đào tạo 

chính là qua theo dõi - đánh giá công tác giảng dạy. 

Như vậy, ở đây xuất hiện vấn đề theo dõi - đánh giá công tác (ở giáo viên là công 

tác giảng dạy) - do báo cáo này tập trung vào đối tượng giáo viên với tư cách là hạt 

nhân nòng cốt và giữ “vai trò quyết định” trong một đơn vị đào tạo nên phần sau 

của báo cáo sẽ tập trung vào vấn đề theo dõi - đánh giá công tác giảng dạy trong 

một đơn vị giáo dục. 

Việc theo dõi - đánh giá công tác giảng dạy của giáo viên tạo điều kiện cho cá 

nhân mỗi giáo viên nâng cao hiểu biết về công việc, trách nhiệm mình đang nắm 

giữ cũng như ưu, nhược điểm của chính mình. Đối với người làm quản lý, đây chính 

là một biện pháp hữu hiệu để đánh giá kết quả của công tác giảng dạy và nâng cao 
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hiệu quả của công tác giảng dạy. Dĩ nhiên, điều này sẽ góp phần xác định được nhu 

cầu đào tạo cần thiết. 

 

Phân loại cán bộ Loại hình đào tạo Kênh thông tin 
Cán bộ, giáo viên (CB-
GV) mới tuyển dụng 

Đào tạo tập sự 

  
CB-GV mới chuyển 
công tác 

Đào tạo kỹ năng mới 

Nhiệm vụ phân công cụ thể và 
đặc thù cá nhân 

   
CB-GV hiện tại Phát triển chuyên 

môn liên tục/ thường 
xuyên 

Các bản tự nhận xet - đánh giá 
và yêu cầu mới đặt ra cho đơn 
vị 

   
CB-GV sắp phải thay 
đổi nhiệm vụ 

Đào tạo theo nhu cầu 
cụ thể (cho từng cá 
nhân) 

Môi trường làm việc mới trong 
đó có các phương pháp và trang 
thiết bị mới, v.v... 

 
Hình 2: Bảng tổng quan nhu cầu đào tạo cho trong một đơn vị 

 

Có hai hình thức cơ bản trong việc tiến hành theo dõi - đánh giáo công tác giảng 

dạy của giáo viên: chính qui và không chính qui. Việc theo dõi - đánh giá công tác 

giảng dạy không chính qui có thể thực hiện với những hình thức như thông qua 

chuyện trò với giáo viên tại phòng nghỉ giáo viên trong giờ giải lao. Tuy nhiên, mặc 

dù người làm công tác quản lý có thể tìm hiểu được rất nhiều điều từ những cuộc 

chuyện trò như vậy, qua nghiên cứu thấy rằng nếu chỉ dựa vào hình thức theo dõi - 

đánh giá không chính qui để xác định chất lượng công tác giảng dạy của giáo viên 

thì chưa đủ, và có thể gây ra không khí nghi kỵ, cho rằng có điều gì đó không ổn 

đang xảy ra trong đơn vị đối với các cá nhân nhất định và thường làm cho giáo viên 

có thái độ miễn cưỡng, khó chịu.  

Do vậy, cần phải tiến hành theo dõi - đánh giá dưới hình thức chính qui nào đó. 

Các hình thức theo dõi - đánh giá công tác giảng dạy chính qui có thể có ba dạng 

như sau:  
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(1) Theo dõi - đánh giá mang tính so sánh nhằm so sánh chất lượng giảng dạy 

của các giáo viên trong đơn vị với nhau. Như vậy toàn thể cán bộ, giáo viên 

trong đơn vị có thể được xếp loại từ giỏi nhất cho tới kém nhất. Ngoài ra 

cũng có thể lập bảng phân loại với tỷ lệ phần trăm nhất định cho từng loại, ví 

dụ như: hoàn thành tốt nhiệm vụ 10%, hoàn thành mức trên trung bình 

20%, mức trung bình 40%, dưới trung bình 20% và yếu kém nhất 10%. 

Nhược điểm của việc theo dõi - đánh giá giáo viên dạng này là ở chỗ nó 

mang tính chủ quan, dẫn đến những trường hợp như cán bộ, giáo viên giỏi 

nhất ở đơn vị này lại chỉ bằng cán bộ, giáo viên kém nhất của đơn vị khác. 

Hơn nữa, cách theo dõi - đánh giá này cũng không giúp ích cán bộ, giáo viên 

được đánh giá là bao trong việc nhìn nhận những ưu, nhược điểm và không 

khích lệ tinh thần phát triển chuyên môn. Giáo viên chỉ biết được mình giỏi 

hơn ai và kém hơn ai mà thôi. 

(2) Phương pháp tuyệt đối được tiến hành thông qua các tiêu chí cụ thể, rõ ràng 

và mang tính khách quan chứ không nhằm so sánh cán bộ giáo viên trong 

đơn vị với nhau. Có nhiều hình thức thực hiện phương pháp này trong đó có 

hình thức (a) phiếu nhận xét (người nhận xét viết nhận xét cho một cá nhân 

cán bộ, giáo viên theo các tiêu chí nhất định). Qua phiếu nhận xét này người 

nhận xét sẽ đánh giá ưu, khuyết điểm và triển vọng chuyên môn cũng như 

đưa ra ý kiến tư vấn về phương hướng phấn đấu; và (b) bảng đánh giá (có in 

sẵn các tiêu chí và thang điểm đánh giá để người nhận xét đánh dấu vào chỗ 

thich hợp). Một yếu điểm của phương  pháp này là giáo viên, sau khi được 

đánh giá, thường so sánh tổng số điểm đạt được với nhau nên mặc dù 

phương pháp này bề ngoài trông khách quan, trên thực tế vẫn mang tính chủ 

quan. Hơn nữa, người đánh giá có xu hướng xác định chỗ cần đánh dấu mà 

không thảo luận, bàn bạc về các khía cạnh của bản đánh giá nên cũng không 

giúp ích gì nhiều cho cá nhân được đánh giá. 
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Các tiêu chí về chuẩn bị bài trước khi lên lớp và trình bày bài trên lớp 

1. Mục tiêu bài học, chủ đề 
và các hoạt động phù hợp 
với mục tiêu chung của 
khoá học và nhu cầu 
người học 

10   9   8   7   6 5 4   3   2   1   0 Mục tiêu bài học, chủ đề và 
các hoạt động không phù 
hợp với mục tiêu chung của 
khoá học và nhu cầu người 
học 

2. Cấu trúc các bài học tạo 
điều kiện thuận lợi  cho 
nội dung học tập 

10   9   8   7   6 5 4   3   2   1   0 Cấu trúc các bài học không 
tạo điều kiện thuận lợi cho 
nội dung học tập 

3. Các hoạt động trên lớp 
độc đáo, phong phú sáng 
tạo, và giàu tư liệu 

10   9   8   7   6 5 

 

 

4   3   2   1   0 Các hoạt động trên lớp buồn 
tẻ và thiếu óc sáng tạo 

4. Các tài liệu giảng dạy 
được sử dụng làm tài liệu 
bổ trợ mang tính phù hợp 
với các hoạt động 

10   9   8   7   6 5 

 

 

4   3   2   1   0 Các tài liệu bổ trợ không phù 
hợp và thậm chí còn không 
có tài liệu bổ trợ mặc dù rất 
cần 

5. Kỹ thuật giảng dạy phù 
hợp với các bài tập hoạt 
động học tập 

10   9   8   7   6 5 

 

 

4   3   2   1   0 Không có các phương pháp 
giảng dạy hoặc các phương 
pháp sử dụng không phù hợp

6. Giáo viên đặt ra những 
tiêu chí cao và đòi hỏi 
mọi sinh viên phải làm 
việc hết sức mình 

10   9   8   7   6 5 

 

 

4   3   2   1   0 Giáo viên chấp nhận mức độ 
làm việc quá thấp ở sinh viên 
hoặc đặt ra nhưng tiêu chí 
quá cao 

7. Giáo viên phản ứng tốt 
trước tình hình của lớp và 
điều chỉnh nội dung, tốc 
độ bài học sao cho phù 
hợp với nhu cầu sinh viên 

10   9   8   7   6 5 

 

 

4   3   2   1   0 Giáo viên thực hiện cứng 
nhắc giáo án đã định trước, 
không linh hoạt trên lớp hoặc 
để cho những yếu tố vụn vặt 
phá hỏng mục tiêu của bài 
học 

8. Giáo viên điều khiển 
được lớp học ở mức độ 
hợp lý 

10   9   8   7   6 5 

 

 

4   3   2   1   0 Giáo viên không điều khiển 
được lớp học hoặc áp dụng 
biện pháp quá khắt khe để 
điều khiển lớp học 

9. Giáo viên có thái độ tích 
cực đối với nội dung đang 
giảng dạy 

10   9   8   7   6 5 

 

 

4   3   2   1   0 Giáo viên tỏ ra thơ ¬, không 
thích thú trước nội dung 
đang dạy hoặc giả bộ quá 
hăng hái, nhiệt tình giả tạo 

10. Giáo viên ứng xử thân 
mật, động viên sinh viên 
học tập 

10   9   8   7   6 5 

 

 

4   3   2   1   0 Giáo viên không động viên 
khuyến khích  sinh viên hoặc 
đặt ra những cái đích quá cao 
sinh viên không theo kịp 

Trích có sử đổi từ Ron White và CS (1991). Tr 70 

Hình 3. Một mẫu phiếu theo dõi - đánh giá giáo viên lên lớp 
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(3) Phương pháp dựa vào kết quả công tác được tiến hành thông qua việc đánh 

giá các kết quả cụ thể đã đạt được - phương pháp này dựa vào kết quả cuối 

cùng của công tác giảng dạy chứ không tập trung đánh giá quá trình và các 

việc làm trong quá trình giảng dạy. Tuy nhiên việc sử dụng phương pháp này 

trong theo dõi - đánh giá giảng dạy cũng gặp đôi điều khó khăn do việc khó 

xác định được mục tiêu dạy học. 

Mẫu 1: 

Qui trình lập phiếu theo dõi - đánh giá hàng năm 

1. Trưởng đơn vị và giáo viên sẽ cùng nhau thảo luận công việc đã làm trong năm, đặc biệt 
lưu ý tới những điểm sau. Tuy nhiên những điều liệt kê dưới đây không nhất thiết là những 
điểm duy nhất cần quan tâm mà chỉ mang tính chất hướng dẫn. Có thể thảo luận về các vấn 
đề khác ngoài các vấn đề liệt kê dưới đây. 

GIẢNG DẠY 

Lựa chọn các bài tập, hoạt động Vệ sinh lớp học 
Chuẩn bị giáo án Tài liệu và giáo cụ sử dụng 

Phân phối thời gian Ngôn ngữ sử dụng trên lớp 

Mức độ sáng tạo/ tính hiệu quả Mức độ linh hoạt 

Đạt được những mục tiêu bài học nào Công tác đánh giá sinh viên 

Khả năng sử dụng tiếng Anh  

Ghi chú: Có thể dựa vào các báo các dự giờ làm cơ sở cho ý kiến thảo luận trong 
mục này. 

  

kỹ năng tổ chức lớp học  

Quản lý lớp học Tổ chức lớp 

Duy trì sổ sách theo dõi  

  

phẩm chất cá nhân  

Nhiệt tình Có ý thức 

Động cơ giảng dạy Năng lực  

Thái độ học hỏi vươn lên Lên lớp đúng giờ 

Mức độ đáng tin cậy  
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nhận xét của giáo viên  

Các vấn đề còn vướng mắc chưa giải quyết 
thoả đáng 

Các vấn đề quan tâm 

 Y’ kiến đóng góp 

  

2. Sau khi cùng nhau thảo luận, trưởng đơn vị và giáo viên cùng nhau điền vào phiếu nhận 
xét hàng năm và cả hai cùng ký vào phiếu. 

2.1. Một số người làm quản lý lại nghĩ ra cách dùng bằng bút chì viết lời nhận xét vào 
phiếu để sau đó có thể sử đổi theo ý kiến bản thân giáo viên. Có người lại thích ngồi 
thảo luận và cùng giáo viên điền vào phiếu. 

2.2. Điều quan trọng nhất trong một phiếu nhận xét hàng năm chính là việc thoả 
thuận được kế hoạch hành động trong đó có thể đề ra các nhu cầu đào tạo, khoá học 
cần dự và những điểm cần theo dõi - đánh giá lại trong kỳ tới. 

3. Phiếu theo dõi sau khi đã điền chi tiết sẽ được gửi về Phòng hành chính một bản để lưu 
vào hồ sơ giáo viên, và một bản gửi cho Trưởng đơn vị. Giáo viên sẽ giữ kế hoạch hành 
động để tiện theo dõi sau này. 

 
Mẫu 2: 

Phiếu theo dõi - đánh giá hàng năm                  Trưởng đơn vị: 

 

Tên giáo viên 

 

Khoa/đơn vị 

Ngày vào biên chế 

 

Giảng dạy trình độ nào? 

Trình độ hiện đang giảng dạy 

 

Số giờ dạy trung bình 

Lần cuối được đề bạt khi nào? 

 

Số máy vi tính Ngày/tháng/năm 

Trình độ chuyên môn (chỉ điền mục này nếu có thay đổi so với năm trước) 

 

Sở trường trong công tác chuyên môn 

 

Nhược điểm trong công tác chuyên môn 

 

Y’ kiến của trưởng đơn vị 
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Nhận xét của bản thân giáo viên 

 

Kế hoạch hành động 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................................ 

4. ........................................................................................................................................ 

Chữ ký giáo viên 
 

Chữ ký Trưởng đơn vị Ngày/tháng/ năm 

Hình 4: Hai mẫu phiếu theo dõi - đánh giá hàng năm 
 
 

Đối với các đơn vị giảng dạy tiếng Anh chúng ta có thể thấy rõ rằng công tác giảng 

dạy của giáo viên ở trên lớp học có tầm quan trọng rất lớn. Và chính vì vậy, việc dự 

giờ lên lớp của giáo viên chính là một trong những kênh thông tin chủ yếu cung cấp 

thông tin cần thiết và chính xác cho việc theo dõi - đánh giá công tác giảng dạy của 

giáo viên.  

Theo nhiều đánh giá thì việc dự giờ giảng của giáo viên có thể có tác dụng thúc 

đẩy giáo viên vươn tới những mục tiêu cao, củng cố công tác giảng dạy của giáo 

viên và góp phần đánh giá chất lượng của sinh viên. Ngoài ra, việc dự giờ lên lớp 

của giáo viên còn được sử dụng để điều tra một vấn đề vướng mắc cả về mặt chuyên 

môn lẫn tổ chức, quản lý (tuy nhiên đây luôn là mục tiêu không mong muốn của cả 

người làm công tác tổ chức, quản lý và cả giáo viên đứng lớp). 

 

Hình 4: 4 lý do/ mục tiêu của công tác dự giờ lên lớp của giáo viên: 
  thúc đẩy giáo viên vươn tới những mục tiêu cao hơn 

  củng cố công tác giảng dạy trên lớp của giáo viên 

  đánh giá chất lượng sinh viên 

  điều tra các vấn đề vướng mắc (về chuyên môn hoặc quản lý) 
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Trong công tác dự giờ lên lớp của giáo viên cần lưu ý những điểm sau:  

• Lý do/ mục tiêu tiến hành dự giờ lên lớp 

• Tần số thực hiện dự giờ giảng (ví dụ: bao nhiêu lần một tuần? một học kỳ? 
v.v...); 

• Phương pháp dự giờ giảng; và 

• Những thay đổi cần thiết sau khi dự giờ giảng. 
 
Theo Richard R. Day (1990) thì nhìn chung, có hai phương pháp dự giờ giảng chủ 

yếu trong khi dự giờ lên lớp của giáo viên tại các lớp học ngoại ngữ: Phương pháp 

định tính và phương pháp định lượng. Mục tiêu của các phương pháp định tính là 

nhằm thu thập càng nhiều càng tốt các thông tin và dữ liệu mang tính mô tả các 

hoạt động trong lớp học ngoại ngữ. Các kỹ thuật có thể sử dụng ở đây bao gồm (a) 

các biên bản ghi chép, (b) băng ghi âm và băng ghi hình, và (c) các biên bản ghi 

chép hoặc ghi âm, ghi hình mang tính lựa chọn và có giới hạn. 

Ví dụ: Một biên bản ghi chép cho một lớp học ngoại ngữ có thể như sau: 

Vào giờ học 
12.33 Giáo viên bước vào lớp. Học sinh đứng lên chào. Nhiều ghế vẫn để trống. 

Giáo viên dọn dẹp bàn giáo viên. Giáo viên trông có vẻ hơi mệt mỏi. 
Giáo viên mở cặp ra tìm sách và sổ điểm danh. 

12.37  Giáo viên bắt đầu điểm danh sinh viên. Điểm danh đến một sinh viên 
vắng thì một sinh viên khác cầm giấy phép lên đưa cho giáo viên. Giáo 
viên trao đổi đôi chút với sinh viên đưa giáy phép. Gv tiếp tục điểm danh. 

12.45 Giáo viên điểm danh xong và đếm lại số sinh viên thực có mặt trên lớp. 
Gv kiểm tra số lượng sinh viên đã đánh dấu trong sổ điểm danh. Gv hỏi 
tại sao lại thiếu một người so với danh sách đánh dấu trong sổ. Không 
sinh viên nào trả lời. Gv hỏi lại một lần nữa. Một sinh viên trong lớp nói 
to tên bạn vắng mặt (nhưng đã được ai đó điểm danh hộ). Gv phàn nàn 
vài câu rồi đánh dấu gì đó vào sổ. Một học sinh đến muộn xin vào lớp. 
Gv hỏi lý do tại sao đến muộn. Sv trả lời bị tắc đường. Gv ghi gì dó vào 
sổ điểm danh. 

12.50 Giáo viên hỏi sinh viên hôm nay học đến bài mấy. Sinh viên trả lời khác 
nhau về bài đã học. Gv yêu cầu lớp trưởng cho biết đã học đến bài mấy. 
Lớp trưởng trao đổi với một sinh viên bên cạnh rồi trả lời giáo viên. Giáo 
viên lục tìm trong cặp để lấy sách. Gv xin lỗi vì đã quên sách và mượn 
sách của một sinh viên trên bàn đầu.  

12.58 Giáo viên viết tiêu đề bài lên bảng. Gv lấy băng cassette, cắm điện máy 
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cassette và tua băng. Gv mất gần 3 phút để xác định được vị trí của bài 
cần tìm. Gv hỏi học sinh “Have you ever broken any bone?” Nhiều sinh 
viên cười ồ lên. Có một số học sinh nói “No.” và “Yes”. Gv vừa hỏi lại 
câu hỏi vừa chỉ tay gọi một sinh viên nữ. Sv đó đứng lên nói “No, I 
haven’t.” Sinh viên bên cạnh vừa kéo áo bạn vừa nói “Yes, I have.” Gv 
hỏi “What have you broken?” 
Sv kia ngồi trả lời “My leg. I’ve broken my leg four years ago.” Gv nãi to 
bằng tiếng Việt “Khổ quá. Đến giờ mà broken lại còn ago. Ngữ pháp để 
đi đâu rồi mà kém thế. Sv vừa nói nói “Em nhầm tí mà thầy...”  

13.11 ... 
 

Các kỹ thuật và công cụ áp dụng trong các phương pháp dự giờ giảng định lượng 

thường ở dạng các phiếu dự giờ (có ghi sẵn các mục cần theo dõi - đánh giá và 

người theo dõi chỉ cần đánh dấu vào các mục này) hoặc các hình thức phiếu dự giờ 

trong đó có chỗ trống để người theo dõi điền thông tin vào. Có rất nhiều các dạng 

phiếu đánh giá được chia làm hai loại chính là ghi chép tần số các hoạt động và 

thang điểm dự giờ lên lớp. Các phiếu dự giờ lên lớp này được thiết kế nhằm mục 

đích theo dõi - đánh giá các hoạt động của giáo viên, của sinh viên, giao tiếp giữa 

giáo viên và sinh viên và giữa sinh viên với nhau. 

Một ví dụ điển hình của phiếu dự giờ là sơ đồ theo dõi hoạt động trên lớp của 

giáo viên và sinh viên trong đó có vẽ sơ đồ lớp học và sử dụng các ký hiệu để mô tả 

các giao tiếp giữa sinh viên và giáo viên tuỳ vào từng mục đích cụ thể của đợt dự 

giờ. Hình thức sơ đồ theo dõi này có thể áp dụng hiệu quả trong việc theo dõi - 

đánh giá chất lượng và hiệu quả giờ dạy học trên ba bình diện là đối thoại giữa giáo 

viên và sinh viên, hoạt động tham gia vào bài của sinh viên và mô hình di chuyển 

của giáo viên và sinh viên. (Xem thêm thông tin chi tiết trong Richard R. Day, 

1990.) Ví dụ phiếu dự giờ ở hình 6 sử dụng các ký hiệu sau: 

        = Giáo viên đặt câu hỏi (chung cho cả lớp)   
  r            

= Giáo viên đặt câu hỏi cho riêng từng cá nhân sinh viên 
        sc  
 = Sinh viên trả lời câu hỏi chung                  
   r       

= Sinh viên trả lời câu hỏi dành riêng cho cá nhân mình 
          o  
  = Sinh viên không trả lời câu hỏi dành riêng cho mình 
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na = sinh viên nam 
n− = sinh viên nữ 

Hình 6: Mấu sơ đồ theo dõi hoạt động trên lớp của giáo viên và sinh viên 
 
 
2. Hai khảo sát thực nghiệm 
 
Trong phần hai này tôi xin trình bày 2 khảo sát thực nghiệm tại hai đơn vị giảng dạy 

tiếng Anh ở Sydney, Australia với mong muốn giới thiệu một số cách nhìn nhận và 

phương pháp dự giờ, theo dõi - đánh giá giáo viên được áp dụng ở nhiều nước trên 

thế giới. Tôi cũng xin lưu ý rằng đây chưa hẳn đã là những chuẩn mực mà chúng 

ta nên làm theo, nhất là trong điều kiện và hoàn cảnh riêng của ngành giảng 

dạy tiếng Anh ở Việt nam; tuy nhiên có nhiều kình nghiệm bổ ích cần đúc rút. 
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Khảo sát I:  
Cao đẳng Tiếng Anh Hoàn cầu (Universal English College - UEC) 

Tại trường Cao đẳng tiếng Anh hoàn cầu tôi đã tiến hành phỏng vấn bà Jacqui 

Posener, trưởng khoa ELICOS (Bồi dưỡng tiếng Anh cấp tốc cho sinh viên nước 

ngoài). Qua phỏng vấn tôi đã tìm hiểu được nhiều điều về các hoạt động của trường 

cao đẳng này cũng như những kinh nghiệm của bà Posener trong phát triển chuyên 

môn cho giáo viên và đào tạo giáo viên. 

Trường cao đẳng này có tổng cộng 20 giáo viên trong đó có một giáo viên chỉ 

đạo và hai giáo viên cao cấp (tôi không muốn sử dụng thuật ngữ "giảng viên chính" 

như ở Việt Nam để tránh những liên hệ không tương thích), cả ba đều được giảm giờ 

dạy. Tất cả giáo viên đều có trình độ và bằng cấp đúng theo yêu cầu của trường: 

Mọi giáo viên đều có bằng đại học và chứng chỉ trình độ giảng dạy tiếng Anh 

(TESOL). Như lời bà Posener nhận xét, do tính chất công việc nên giáo viên phải 

tham gia giảng dạy ngay khi họ được tuyển dụng vào làm giáo viên của trường.  

Như vậy, trường không tổ chức các khoá đào tạo đặc biệt cho các giáo viên mới 

trước khi phân công giảng dạy cho các giáo viên này. Tuy nhiên, trong tháng công 

tác đầu tiên các giáo viên mới được tổ chức tập sự. Đảm nhiệm chương trình tập sự 

là hai giáo viên cao cấp và các giáo viên giảng dạy những môn mà giáo viên mới sẽ 

phải tham gia giảng dạy.  

Trong cương vị Trưởng phòng đào tạo, bà Posener phụ trách mọi vấn đề trong 

đó có công tác đào tạo. Trong trường Cao đẳng T/A hoàn cầu không có cán bộ 

chuyên trách về vấn đề đào tạo và phát triển chuyên môn cho giáo viên. Bà Posener 

cũng là người thực hiện dự giờ lên lớp của giáo viên mới trong tháng làm việc đầu 

tiên của các giáo viên này “để tìm hiểu các vấn đề khúc mắc và tìm hiểu tâm tính 

con người của giáo viên mới.” Theo nhận định của tôi thông qua nội dung trả lời 

phỏng vấn của bà Posener thì đối với bà, việc đào tạo tập sự không có tầm quan 

trọng cho lắm. Bà quan tâm hơn tới “tâm tính con người” của người giáo viên mới 

cũng như tìm hiểu xem người giáo viên mới có thực sự tâm huyết với công việc hay 
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không mà bà không quan tâm nhiều tới năng lực giảng dạy của giáo viên. Điều này 

có thể lý giải với những lý do sau: theo lời bà Posener thì “nhà trường chỉ tuyển 

dụng những giáo viên mới có trình độ giảng dạy tối thiểu” [tức là trình độ sư phạm vì 

trình độ thực hành tiếng Anh ở một nước nói tiếng Anh là điều không mấy quan 

trọng], và phải cân nhắc xem trình độ chuyên môn đó có phù hợp với công việc cần 

tuyển dụng người mới hay không. 

Theo định kỳ bốn tuần một lần, trường cao đẳng này lại tổ chức một đợt đào tạo 

phát triển chuyên môn. Phụ trách các đợt tập huấn này là giáo viên có kinh nghiệm 

của trường hoặc giáo viên mời giảng bên ngoài. Nhu cầu của đợt tập huấn được xác 

định xuất phát từ  một bản phân tích nhu cầu trong đó cá nhân các giáo viên nêu 

lên nhu cầu cần học hỏi thêm của mình. Tuy nhiên, nội dung thực tế của cá đợt đào 

tạo - phát triển này được kết hợp giữa nhu cầu của giáo viên - thường mang tính chi 

tiết cụ thể tập trung vào các kỹ thuật, thủ thuật lên lớp - và nội dung mà Trưởng 

phòng đào tạo nhận thấy cần đưa vào tập huấn. 

Tại đây tôi cũng được biết trường này không tiến hành hoạt động theo dõi - đánh 

giá giáo viên vì lý do không có thời gian dành cho công tác này. 

Đối với vấn đề dự giờ lên lớp của giáo viên, mối quan tâm lớn nhất của bà 

Posener là làm thế nào để giảm đến mức tối thiểu sức ép tâm lý cho người giáo viên 

trong khi tiến hành dự giờ lên lớp, đặc biệt trong bối cảnh số lượng lớp học ngày 

càng giảm do tình hình khủng hoảng kinh tế ở khu vực Châu A’, nguồn cung cấp 

sinh viên chủ yếu cho trường cao đẳng này.  

Trước tình hình phải cải thiện khả năng thu hút sinh viên thông qua nâng cao 

chất lượng, bà Posener đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề làm thế nào để công tác dự 

giờ lên lớp giữa các giáo viên với nhau đạt được hiệu quả cao và cuối cùng đã phát 

hiện ra một biện pháp mới là “dự giờ vắng mặt”, một biện pháp bà cho rằng rất có 

hiệu quả trong hoàn cảnh của trường. Dự giờ vắng mặt được tiến hành trên lớp học 

trong đó giáo viên lên lớp đặt mình vào vị trí đang được một giáo viên khác dự giờ. 

Trước khi tiến hành dự giờ vắng mặt trên lớp, giáo viên “được dự giờ” được phỏng 

vấn nhằm tìm xem ai là giáo viên mình tin tưởng và muốn học hỏi kinh nghiệm 
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chuyên môn. Giáo viên “được dự giờ” cũng tiến hành tìm hiểu xem mình muốn tập 

trung vào vấn đề chuyên môn nào và thảo luận vấn đề đó với một giáo viên có kinh 

nghiệm. 

Sau giờ lên lớp có dự giờ vắng mặt, giáo viên lên lớp sẽ gặp gỡ và trao đổi ý kiến 

với giáo viên giàu kinh nghiệm đã cùng thảo luận trước đó để thông báo kết quả và 

thảo luận giải pháp cần thiết. Bà Posener coi đây là một một biện pháp hữu hiệu vì 

nó mang tính tự đào sâu suy nghĩ và hơn nữa giúp giáo viên không cảm thấy lo 

lắng và sợ hãi như phương pháp dự giờ thông thường. 

Qua cuộc phỏng vấn, tôi còn thấy rằng trên cả hai bình diện là đào tạo và dự giờ 

lên lớp của giáo viên, với tư cách là trưởng phòng đào tạo, bà Posener đã dành 

nhiều quan tâm cho vấn đề tâm tư tình cảm và động cơ thúc đẩy người giáo viên 

vươn lên. Bà quan tâm tới việc tạo điều kiện để giáo viên cảm thấy thoải mái hơn, ít 

sợ hãi hơn trong hoạt động dự giờ lên lớp. Bà cũng hết sức nỗ lực tìm cách duy trì ý 

thức quan tâm tới vấn đề đào tạo và phát triển chuyên môn trong giáo viên thông 

qua việc mở ra nhiều lớp học đa dạng, một mặt tập trung vào các vấn đề mà giáo 

viên quan tâm, một mặt đặt ra những thử thách để giáo viên của trường hứng thú 

phấn đấu. 

 
 
Khảo sát II:  
Trung tâm tiếng Anh Sydney  
(Sydney English Language Centre - SELC) 
 

Tại Trung tâm tiếng Anh Sydney tôi đã tiến hành phỏng vấn trực tiếp Tiến sĩ Ruth 

Wajnryb (người đã được nhiều đồng nghiệp Việt Nam biết tới với tư cách là tác giả 

của nhiều cuốn sách giảng dạy tiếng Anh, đào tạo giáo viên và phương pháp dự giờ 

lên lớp trong đó có cuốn Grammar Dictation nổi tiếng). Bà là người phụ trách vấn 

đề đào tạo giáo viên và phát triển chuyên môn cho giáo viên tại cơ sở dạy tiếng Anh 

này. 
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Sau khi biết được mục đích phỏng vấn của tôi, điều đầu tiên bà Tiến sĩ lưu ý tôi 

chính là sự khác biệt cần nhận thức rõ giữa hai vấn đề đào tạo và phát triển chuyên 

môn. Theo bà Tiến sĩ, thuật ngữ "đào tạo" cần được hiểu theo nghĩa các hoạt động 

đào tạo trước khi vào nghề và mang tính chất kỹ thuật thuần tuý. Thuật ngữ này 

hàm nghĩa một phương pháp mang tính “dạy nghề” trong giáo dục, trong khi đó 

những giáo viên đã có kinh nghiệm giảng dạy, có năng lực lại cần tới "phát triển 

chuyên môn", một khái niệm vượt ra ngoài khái niệm “đào tạo”. Và ở đây, một điều 

nữa cần phải lưu ý chính là mối quan hệ giữa người được đào tạo và người tiến 

hành đào tạo. Mối quan hệ này hoàn toàn phục thuộc vào việc hoạt động đào tạo 

đang mang tính chất “đào tạo nghề” hay mang tính chất “phát triển chuyên môn”.  

Trong một đơn vị giảng dạy tiếng Anh, người làm công tác quản lý nói chung và 

trưởng phòng đào tạo nói riêng đều phải làm việc với những giáo viên đã có kinh 

nghiệm công tác, những giáo viên này đã hình thành cho mình những phong cách 

làm việc khác nhau và rất có thể, phong cách làm việc của các giáo viên này sẽ gây 

cản trở cho chủ trương phát triển mà người tiến hành đào tạo đang cố gắng hướng 

họ đi theo. Các giáo viên có kinh nghiệm công tác luôn tỏ ra ít cởi mở và khó chấp 

nhận cái mới hơn các giáo viên trẻ mới tham gia giảng dạy và giáo sinh trẻ còn 

đang học đại học. Do vậy, cần phải áp dụng những thủ pháp, xây dựng những mối 

quan hệ và các phương pháp khác nhau ở đối tượng khác nhau. 

Trung tâm tiếng Anh Sydney có 40 giáo viên. Tất cả giáo viên của trung tâm đều 

thoả mãn yêu cầu chuyên môn tối thiểu - tức là có bằng đại học và đã qua đào tạo 

giảng dạy tiếng Anh (TESOL). Do trung tâm đã có Tiến sĩ Wajnryb, một chuyên gia 

hàng đầu về đào tạo và phát triển chuyên môn phụ trách các vấn đề đào tạo nên 

trung tâm không cần mời các cán bộ đào tạo bên ngoài về phụ trách các khoá đào 

tạo của trung tâm. Trung tâm này tổ chức các hội thảo chuyên đề phát triển chuyên 

môn vào các thứ sáu hàng tuần trong ba tuần liên tục. Sau ba tuần hội thảo lại có 

một tuần nghỉ không hội thảo để giáo viên có thời gian nghỉ ngơi. Mọi đối tượng 

giáo viên đều được phép tham dự các hội thảo này. Số lượng giáo viên tham gia các 

hội thảo thay đổi từ 3 hay 4 người cho tới 25 đến 30 người.  

 18



ESL Professional Development – Tran H. Phuong – 2002 

Ngoài ra, trung tâm còn duy trì một tờ bản tin mang tiêu đề The Learning Curve 

(Con dường học hỏi), được lưu hành nội bộ nhằm thông báo cho giáo viên nội dung 

hội thảo sắp tới. 

Đối với việc xây dựng khung chương trình phát triển chuyên môn, Tiến sĩ 

Wajnryb thường cố gắng tạo ra sự cân bằng hài hoà giữa một bên là yêu cầu của cá 

nhân giáo viên, một bên là những gì mà bà, với tư cách một chuyên gia, đánh giá là 

cần thiết đối với giáo viên của trung tâm. Bà cho biết đôi lúc, hai nội dung này có 

chỗ mâu thuẫn với nhau. Thông thường, giáo viên hay muốn được bồi dưỡng những 

nội dung mang tính thực dụng, có thể đem ra sử dụng trực tiếp ngay trên lớp học 

trong khi đó Tiến sĩ Wajnryb lại muốn giáo viên quan tâm tới các vấn đề khác nhau 

theo hướng nghiên cứu. Theo như cách diễn đạt của bà Tiến sĩ thì bà “muốn mở 

mang cho họ còn họ lại muốn bà thu hẹp tầm nhìn lại”.  

Chính trong những mâu thuẫn này chúng ta một lần nữa lại thấy xuất hiện sự 

khác biệt giữa đào tạo và phát triển chuyên môn. Nếu giáo viên cảm thấy lo lắng vì 

không biết làm gì trên lớp, cảm thấy băn khoăn không biết có tiến hành được giờ 

dạy hay không thì họ thường không muốn để tâm đến các vấn đề mang tính lý 

thuyết mà chỉ chăm chú vào các vấn đề mang tính kỹ năng chi tiết, cụ thể là các vấn 

đề thuộc phạm vi đào tạo. Ngược lại, phát triển chuyên môn thường vấp phải phản 

ứng của các giáo viên có năng lực và kinh nghiệm. Người làm công tác quản lý và 

trưởng phòng đào tạo cần hiểu được điều này, xác định rõ vấn đề và chấp nhận thực 

tế hơn là tìm cách đấu tranh với thực tế đó. Theo như lời bà Tiến sĩ thì “chúng ta 

cần phải sống chung với nó.” 

Một điều cũng đáng lưu ý ở đây là từ những kinh nghiệm của bà Tiến sĩ rút ra cho 

thấy để xác định nhu cầu phát triển chuyên môn trong giáo viên, cách thức tiếp cận 

các chủ đề và biện pháp lôi cuốn giáo viên vào các hoạt động phát triển chuyên 

môn thì việc sử dụng các bảng câu hỏi và các hình thức phiếu điều tra đều tỏ ra 

không mấy tác dụng. Bà thường sử dụng phương pháp không chính qui là lắng nghe 

các câu chuyện trao đổi giữa các giáo viên trong phòng nghỉ giáo viên và tìm cách 
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sử dụng những thông tin thu thập được qua kênh thông tin này để xây dựng kế 

hoạch phát triển chuyên môn cho trung tâm. 

Cũng giống như ở trường Cao đẳng tiếng Anh hoàn cầu, Trung tâm tiếng Anh 

Sydney cũng không tổ chức các hoạt động theo dõi - đánh giá công tác giảng dạy 

của giáo viên mặc dù Tiến sĩ Wajnryb cho rằng đó là những hoạt động hết sức cần 

thiết. Lý do đưa ra ở đây cũng hết sức đơn giản: không có đủ thời gian. 

Đối với vấn đề dự giờ của giáo viên, Trung tâm thường tổ chức cho giáo viên có 

kinh nghiệm phụ trách khâu dự giờ lên lớp. Tiến sĩ Wajnryb quan tâm tới việc xây 

dựng một mô hình phát triển chuyên môn hai cấp độ. Bà tiến hành các hoạt động 

hỗ trợ cho giáo viên đã có kinh nghiệm để sau đó các giáo viên này lại hướng dẫn 

các giáo viên ít kinh nghiệm hơn. Theo cách đó, bà có thể giải quyết được vấn đề eo 

hẹp về thời gian mà vẫn có thể đạt được tiến bộ trong công tác phát triển chuyên 

môn cho cả hai cấp độ là giáo viên và giáo viên đào tạo (giáo viên tham gia công tác 

đào tạo). 

Tiến sĩ Wajnryb cũng nêu ra một thực tế là giáo viên thường có tâm lý lo sợ trước 

việc bị dự giờ lên lớp. Bà cho rằng chính vì thế mà cần thường xuyên tổ chức dự giờ 

để giáo viên dần dần làm quen với hoạt động này và sẽ không cảm thấy lo lắng như 

trước nữa. Cần phải xây dựng một “văn hoá” dự giờ trong đó mọi người cùng tham 

gia vào hoạt động “dự giờ” người khác. 

Ngoài ra, bà Tiến sĩ còn nêu ra các vấn đề động cơ và thái độ đối với công tác 

phát triển chuyên môn, nhất là những khó khăn mà bà gặp phải khi gặp những giáo 

viên có thái độ mà bà gọi là “thái độ phòng chờ”, tức là những người chỉ lấy nghề 

giảng dạy hiện nay làm bước đệm cho một nghề nghiệp ổn định hơn khi có điều 

kiện thuận lợi có thể thay đổi công ăn việc làm, hoặc những người tuy chưa có dự 

định nhưng cảm thấy không yên tâm với công việc giảng dạy và do đó không đầu tư 

công sức vào phát triển chuyên môn. Bà còn quan tâm tới vấn đề tinh thần học hỏi 

của giáo viên, coi đó là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển chuyên môn cho 

giáo viên. Bà cũng cho rằng không có một biện pháp nào có thể coi là biện pháp 

tốt nhất duy nhất có thể áp dụng cho tất cả mọi đối tượng giáo viên. 
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Phân tích hai khảo sát 
 
Trong cả hai khảo sát nói trên chúng ta thấy hai cán bộ phụ trách đào tạo - và phát 

triển của hai đơn vị giảng dạy tiếng Anh này đều đặc biệt quan tâm đến công tác 

đào tạo và phát triển chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, lực lượng lao động chủ đạo 

của ngành giảng dạy tiếng Anh nói riêng và giáo dục nói chung. Tuy nhiên, trong 

bối cảnh của nền giáo dục Australia là nơi có mặt bằng chuyên môn cao và vấn đề 

năng lực thực hành tiếng Anh không phải là một vấn đề mấu chốt, ta có thể nhận 

thấy rằng để phát triển chuyên môn, các cán bộ phụ trách đào tạo và phát triển 

chuyên môn của hai đơn vị đều rất coi trọng và hết sức quan tâm tới vấn đề động cơ 

phát triển chuyên môn và các vấn đề tâm lý, tình cảm của người giáo viên. Họ đều 

quan tâm tới việc làm cách nào để có thể động viên giáo viên, tạo động cơ tích cực 

và khuyến khích giáo viên tham gia vào các hoạt động phát triển chuyên môn. Như 

vậy, bối cảnh giảng dạy tiếng Anh ở Sydney, vấn đề làm cho mọi người nhận thức 

được cơ hội sẵn có quan trọng hơn là vấn đề tạo cơ hội phát triển chuyên môn. Đây 

là một thực tế dễ hiểu trong môi trường kinh tế phát triển của Australia. 

Mặc dù trong nhiều tài liệu nghiên cứu về phát triển nhân lực và chuyên môn 

chúng ta có thể thấy tầm quan trọng và sự cần thiết của các thủ tục và thủ thuật 

trong công tác phát triển chuyên môn như theo dõi - đánh giá và các thủ thuật dự 

giờ lên lớp của giáo viên, đây không phải là những vấn đề gây khó khăn cho các cán 

bộ phụ trách đào tạo và phát triển ở hai cơ sở giảng dạy tiếng Anh này ở Sydney. 

Điều làm họ quan tâm vượt ra ngoài tầm giới hạn của các vấn đề đó. Đó chính là 

làm thế nào để giải quyết được các vấn đề thuộc “yếu tố con người” trong đơn vị 

của họ. Đối với Jacqui Posener thì đó là vấn đề “tâm tính con người” của giáo viên 

và làm thế nào để giúp giáo viên bớt lo lắng trước việc bị dự giờ; còn đối với Tiến sĩ 

Ruth Wajnryb, đó chính là vấn đề quan hệ giữa giáo viên với giáo viên và với cán bộ 

phụ trách đào tạo, những căng thẳng có thể nảy sinh giữa các giáo viên có thâm 

niên và trưởng phòng đào tạo, thái độ của giáo viên đối với các hoạt động đào tạo 

và phát triển chuyên môn cũng như vấn đề tinh thần tích cực tham gia của giáo 

viên. 
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3. Một vài ý kiến đóng góp cho công tác đào tạo giáo viên và 
phát triển chuyên môn ở Khoa Tiếng Anh, trường Đại Học 
Ngoại Ngữ. 

 

Trường Đại Học Ngoại Ngữ là một đơn vị dạy tiếng có hơn 40 năm bề dày kinh 

nghiệm đào tạo các thế hệ sinh viên và Khoa tiếng Anh của trường, hiện nay là 

khoa lớn mạnh nhất cả về số lượng giáo viên, số lượng sinh viên, mặt bằng chuyên 

môn, sáng kiến và đóng góp cho công cuộc phát triển của nhà trường trong giai 

đoạn vừa qua cũng đã có trên 30 năm kinh nghiệm phát triển. 

Hiện nay, hưởng ứng chủ trương chung của nhà trường trong việc phát triển 

chuyên môn cho đội ngũ giáo viên của Khoa, cụ thể là các hoạt động chuẩn hoá 

giáo viên, nâng cao yêu cầu đối với giáo viên mới ra trường (phải có bằng Thạc sĩ 

trong vòng 5 năm công tác), tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, và các 

hoạt động khác, toàn thể giáo viên và cán bộ trong Khoa Tiếng Anh đã có nhiều nỗ 

lực thực hiện chủ trương đúng đắn và kịp thời này của nhà trường. 

Để các góp phần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động trên bình diện phát triển 

chuyên môn này, dưới đây tôi xin có một vài ý kiến đóng góp.  

Những ý kiến đóng góp này là ý kiến chủ quan của cá nhân tôi dựa vào 

những kiến thức và kinh nghiệm đã nghiên cứu ở nước bạn Australia như đã 

trình bày ở phần trên cũng như những kinh nghiệm và hiểu biết về Khoa Tiếng 

Anh trong thời gian tham gia công tác giảng dạy ở đây. Đây chưa hẵn đã là 

những phương thức duy nhất và tốt nhất trong công tác đào tạo và phát triển 

chuyên môn (bởi vì sẽ không bao giờ có một phương thức như vậy), mà chỉ nên 

coi đây như là những ý kiến tham khảo cho công tác đào tạo giáo viên và phát 

triển chuyên môn được nhìn nhận từ góc độ từ dưới lên trên, tức là từ cấp độ 

giáo viên đứng lớp ngược lên vị trí của người phụ trách công tác đào tạo. 

 

Trước hết, cần phải thấy rằng công tác phát triển chuyên môn là công tác có tầm 

quan trọng chiến lược đối với Khoa Tiếng Anh, nhất là trong bối cảnh một môi 
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trường giảng dạy tiếng Anh có nhiều thay đổi trong thời gian vừa qua cũng như 

trong thời gian trước mắt xét cả về nhu cầu đào tạo sinh viên, chương trình giáo 

trình, hình thức và phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của 

sinh viên cũng như một số vấn đề khác như số lượng sinh viên nhập học vào trường 

giảm sút, đời sống giáo viên chưa cao, nhiều cơ sở - đơn vị giảng dạy tiếng Anh của 

nước ngoài hay liên kết với nước ngoài đang dần thu hút sinh viên học tiếng Anh, 

mặt bằng sinh viên nhập học vào trường ngày một cao, v.v... trong khung cảnh đổi 

thay từng ngày của nền giáo dục và thị trường lao động trong và ngoài nước. 

Phát triển chuyên môn chính là phương cách để bảo đảm rằng 

Khoa Tiếng Anh có thể đứng vững và "ứng phó được với môi trường 

luôn thay đổi" và đang đổi thay nhanh chóng hơn bao giờ hết như ở 

nước ta hiện nay. 

Để tiếp tục phát huy hơn nữa các hoạt động phát triển chuyên môn - một truyền 

thống quí báu của Khoa Tiếng Anh từ trước tới nay - cần tiến hành đồng bộ hơn 

nữa các biện pháp đào tạo và phát triển chuyên môn trong Khoa, cụ thể là tìm hiểu 

chính xác và cụ thể hơn nữa nhu cầu đào tạo thông qua các kênh thông tin khác 

nhau, đặc biệt quan tâm tới vấn đề phân công nhiệm vụ cho giáo viên mới và những 

nhu cầu có thể nảy sinh đối với đối tượng giáo viên sắp phải nhận nhiệm vụ mới do 

những thay đổi về giáo trình, chuyển công tác sang tổ bộ môn mới hay giảng dạy 

các đối tượng sinh viên và các hệ đào tạo mới. Cần xây dựng những kênh thông tin 

chưa có (ví dụ: Qui định nhiệm vụ cụ thể, trình độ cả về năng lực thực hành tiếng và 

phương pháp giảng dạy cho giáo viên) để từ đó có được bức tranh trung thực hơn về 

nhu cầu đào tạo và phát triển trong khoa. 

Hơn nữa, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh hình thức theo dõi - đánh giá không chính 

qui thông qua các cuộc chuyền trò, tiếp xúc thân mật giữa cán bộ phụ trách theo dõi 

- đánh giá với giáo viên trong khoa, cần xây dựng một hoặc kết hợp nhiều biện 

pháp đánh giá chính qui, khoa học làm cơ sở xây dựng hướng và chương trình đào 

tạo cụ thể cho các đối tượng giáo viên khác nhau, kể các các giáo viên đang tham 

gia giảng dạy hợp đồng cho khoa vì đây cũng là một lực lượng có nhiều đóng góp và 
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có tầm quan trọng nhất định trong việc hoàn thành khối lượng công việc và chất 

lượng giảng dạy tại khoa. 

Bên cạnh vấn đề xác định nhu cầu đào tạo và phát triển của các đối tượng giáo 

viên, cần đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp thoả mãn những nhu cầu này vốn vẫn là 

thế mạnh của khoa như các hội thảo khoa học, các khoá học một vài ngày, v.v... 

cũng như mở rộng các hình thức phát triển chuyên môn như thành lập bản tin nội 

bộ của khoa, cử giáo viên có kinh nghiệm và trình độ kèm cặp các đối tượng có nhu 

cầu, tạo thêm nhiều cơ hội để phát triển chuyên môn cho giáo viên. Mặt khác, cần 

tìm cách phổ biến kịp thời những cơ hội này cho giáo viên cũng như tăng cường ý 

thức tự phát triển chuyên môn trong giáo viên. 

Đối với công tác dự giờ lên lớp của giáo viên, cần tăng cường cường độ và đa 

dạng hoá hình thức dự giờ lên lớp theo các phương pháp phù hợp và nên tập trung 

vào các tác dụng tích cực của dự giờ là thúc đẩy giáo viên phát triển chuyên môn và 

góp phần đánh giá chất lượng sinh viên chứ không chỉ dừng lại ở việc tìm ra vấn đề 

vướng mắc. Sau mỗi buổi dự giờ, điều quan trọng là đề ra được phương hướng củng 

cố và nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy mà không nên dừng lại ở việc mô tả 

những vướng mắc hoặc sai phạm của giáo viên.  

Ngoài vấn đề đầu tư công sức vào tạo dựng và tận dụng các cơ hội phát triển 

chuyên môn cũng cần xem xét các biện pháp đầu tư về tài chính và trang thiết bị 

cho công tác này (như xem xét cơ chế trả thù lao cho cán bộ đi dự giờ và xây dựng 

kế hoạch phát triển chuyên môn, tăng kinh phí nghiên cứu khoa học, mua sắm 

trang thiết bị như máy quay video, v.v...) để công tác theo dõi - đánh giá và dự giờ 

giảng của giáo viên thực sự đem lại hiệu quả, giảm thiểu tình trạng “cái khó bó cái 

khôn”. 

Những việc cần xem xét đổi mới trong công tác đào tạo và phát triển chuyên 

môn, theo dõi - đánh giá và dự giờ lên lớp có thể được tóm tắt như sau: 

 
a. Đối với công tác tuyển dụng và giáo viên mới tuyển dụng: 

 Xây dựng bảng phân công nhiệm vụ cụ thể (tổng quát hoặc chi tiết); 
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 Xác định các tiêu chí tuyển dụng tối thiểu về chuyên môn (cả về năng lực thực 

hành tiếng, phương pháp sư phạm và thái độ đối với nghề dạy học ); 

 Tổ chức việc hướng dẫn kèm cặp và dự giờ lên lớp của giáo viên mới; 

 Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển chuyên môn cho từng giáo viên mới và 

lên kế hoạch (ngắn hạn và dài hạn) đáp ứng những nhu cầu này qua các hình 

thức đào tạo khác nhau (ở trong và ngoài đơn vị). 

 
Đối với giáo viên hiện đang giảng dạy trong Khoa: 

 Thực hiện theo dõi - đánh giá ở cả hai hình thức là không chính qui và chính qui, 

nhất là đẩy mạnh các hình thức theo dõi chính qui theo các tiêu chí định trước; 

 Xây dựng các tiêu chí theo dõi đánh - đánh giá giáo viên; 

 Tăng cường các loại hình đào tạo và phát triển chuyên môn cho mọi đối tượng 

giáo viên; 

 Không ngừng động viên giáo viên tích cực tham gia vào các hoạt động phát triển 

chuyên môn cả về tinh thần và vật chất. 

 
Đối với các giáo viên sắp phải nhận nhiệm vụ mới: 

 Có kế hoạch dài hạn cho việc thay đổi giáo trình, việc nhận đối tượng sinh viên 

mới, thay đổi các môn học và phương pháp giảng dạy, v.v... để kịp thời có kế 

hoạch bồi dưỡng, đào tạo các giáo viên sẽ phải nhận nhiệm vụ mới; 

 Tổ chức gặp gỡ, trao đổi ý kiến giữa giáo viên có kinh nghiệm và giáo viên mới 

nhận nhiệm vụ. 

 
Đối với công tác dự giờ lên lớp của giáo viên: 

 Xây dựng lịch dự giờ định kỳ cho tất cả mọi giáo viên thông qua các hình thức dự 

giờ phù hợp và hiệu quả; 

 Hình thành các tiêu chí dự giờ lên lớp cụ thể, khoa học và khách quan; 
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 Tập trung phát huy các mặt tích cực của dự giờ, giúp giáo viên nâng cao chất 

lượng giảng dạy (không nên coi dự giờ chỉ là công tác quản lý); 

 Cải tiến cách thức dự giờ lên lớp để giảm thiểu tâm lý lo lắng khi "bị" dự giờ; và 

 Sau mỗi buổi dự giờ cần xây dựng được kế hoạch đào tạo và phát triển chuyên 

môn cho giáo viên được dự giờ. Kế hoạch cần cụ thể và khả thi. 

 
Đối với đầu tư cơ sở vật chất: 
Phát triển chuyên môn có tầm quan trọng to lớn nên cần được đầu tư hơn nữa về cơ 

sở vật chất phục vụ phát triển chuyên môn bao gồm: 

 Xây dựng tủ sách và tư liệu chuyên môn (cho giáo viên); 

 Coi công tác phát triển chuyên môn là một nhiệm vụ và có phương pháp tính 

toán cũng như qui đổi thành tiết học được trả lương cụ thể cho những người 

tham gia vào công tác này để khuyến khích phát triển chuyên môn; 

 Đầu tư mua tối thiểu một máy quay video hoặc có kế hoạch mượn/ thuê định kỳ 

thường xuyên của trường hay bên ngoài trường phục vụ công tác dự giờ lên lớp; 

 Từng bước xây dựng một quỹ hỗ trợ đào tạo và phát triển chuyên môn để hỗ trợ 

kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức các khoá học trong 

trường và hỗ trợ kinh phí cho giáo viên phải đi học ngoài trường; dần tiến tới hỗ 

trợ cho cả những giáo viên muốn ra nước ngoài tu nghiệp.  

Đây là những khoản đầu tư tốn kém và có phần "xa vời" đối với Khoa và trường 

ta. Nhưng nếu xác định rằng kiến thức và kỹ năng chuyên môn của giáo viên 

chính là một phần tài sản của nhà trường thì thấy rằng những đầu tư này là hết 

sức cần thiết và có thể đem lại lợi ích vô cùng to lớn về lâu về dài. 

 
 
Kết luận 
Trên đây tôi đã trình bày một số khái niệm cơ bản có liên quan tới công tác đào tạo 

và phát triển chuyên môn tại một đơn vị giảng dạy tiếng Anh và một số ý kiến đóng 
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góp nhỏ với mong muôn được góp phần vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả 

của các công tác này trong Khoa tiếng Anh cũng như trong toàn trường ĐHNN. 

Tôi hy vọng rằng với truyền thống và đội ngũ giáo viên yêu nghề, quan tâm tới 

phát triển chuyên môn như hiện hay, Khoa tiếng Anh nhất định sẽ phát triển vững 

vàng trong mọi điều kiện và hoàn cảnh trong sự nghiệp phát triển chung của nhà 

trường và của toàn ngành giáo dục. 

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn mọi đồng nghiệp và các cấp lãnh đạo đã gợi ý, 

hướng dẫn và nhận xét trực tiếp hay gián tiếp, tạo điều kiện cho tôi hoàn thành bài 

viết này.
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